Liên kết giới tính
Bài 1

Xác định kiểu gen của cá thể bố, mẹ trong các cặp lai sau :

· Vàng ( mẹ ) x  vàng ( bố ) → 100% vàng ( con ).

· Vàng ( mẹ ) x  xanh ( bố ) →   50% vàng  : 50% xanh (con)

Biết rằng ở loài thực vật này tính trạng hạt vàng là trội, tính trạng hạt xanh là lặn.

Bài 2

ở chim, người ta thực hiện 1 phép lai để theo dõi các tính trạng về lông và thu được kết quả như sau:

P : Cái lông bạc, mọc chậm  lai với con đực lông vàng mọc sớm.

F1: 50% cái lông vàng mọc sớm, 50% đực lông bạc mọc chậm.

Cho F1 giao phối với nhau thì thu được F2 như sau:

	
	Lông bạc, mọc chậm
	Lông bạc, mọc sớm
	Lông vàng, mọc chậm
	Lông vàng, mọc sớm

	Đực
	94 con
	40 con
	07 con
	127 con

	Cái
	117 con
	28 con
	07 con
	156 con


1. Giải thích kết quả phép lai?

2. Tính xác suất bắt gặp 1 cặp trống lông vàng, mọc chậm và mái vàng mọc sớm ở F2 giao phối với nhau là bao nhiêu?

Biết rằng: 

- Tính trạng lông bạc do alen A qui định, lông vàng do alen a qui định.

- Tính trạng lông mọc chậm do alen B qui định, mọc sớm do alen b qui định.

Bài 3

Cho gà trống chân ngắn, lông vàng giao phối với gà mái chân ngắn, lông đốm; ở F1 thu được:

· Gà trống: 57 chân ngắn, lông đốm : 29 chân dài, lông đốm.

· Gà mái:   61 chân ngắn, lông vàng : 28 chân dài, lông vàng.

Giải thích kết quả của phép lai trên và lập sơ đồ lai từ P đến F1. Cho biết một gen quy định một tính trạng. 

Bài 4

Khi giao phối giữa ruồi giấm cái có cánh chẻ với ruồi giấm đực có cánh bình thường thì thu được:

84 ♀ cánh chẻ ; 79 ♀ cánh bình thường; 82 ♂ cánh bình thường

Cho biết hình dạng cánh do một gen chi phối.

a) Giải thích kết quả của phép lai trên?

b) Có những nhận xét gì về sự tác động của các alen thuộc gen quy định hình dạng cánh?

Bài 5

Trong một thí nghiệm lai giữa ruồi giấm cánh dài, mắt đỏ với ruồi giấm đực cánh ngắn, mắt trắng người ta thu được toàn bộ ruồi F1 có cánh dài mắt đỏ. Cho các con ruồi F1 giao phối ngẫu nhiên với nhau, người ta thu được F2 gồm

	Ruồi cái F2
	Ruồi đực F2

	· Cánh dài, mắt đỏ:    306 con

· Cánh ngắn, mắt đỏ: 101 con
	· Cánh dài, mắt đỏ: 147 con

· Cánh dài, mắt trắng: 152 con

· Cánh ngắn, mắt đỏ: 50 con

· Cánh ngắn, mắt trắng: 51 con


 Cho rằng mỗi gen quy định một tính trạng. Hãy giải thích kết quả thu được ở thí nghiệm trên và viết sơ đồ lai.

Bài 6

Ở ruồi giấm 2 gen lặn a quy định mắt có màu lựu liên kết với gen b quy định cánh xẻ. Các tính trạng tương phản là mắt đỏ, cánh bình thường.

Kết quả một phép lai P cho những số liệu sau:

	Ruồi đực F1: 7,5% mắt đỏ, cánh bình thường

                     7,5% mắt lựu, cánh xẻ

                   42,5% mắt đỏ, cánh xẻ

                   42,5% mắt lựu, cánh bình thường
	Ruồi cái F1: 50% mắt đỏ, cánh bình thường

                    50% mắt đỏ, cánh xẻ




Biện luận và lập sơ đồ lai?
Bài 7

Ở một số giống gà tính trạng lông sọc vằn là trội so với lông trắng.

1. Tại một trại gà, khi lai gà mái trắng với gà trống sọc vằn đã thu được ở đời con bộ lông sọc vằn cả ở gà trống, cả ở gà mái. Sau đó, người ta lai những cá thể thu được từ phép lai đầu với nhau và nhận được 594 gà trống sọc vằn và 607 gà mái sọc vằn và trắng. Hãy xác định kiểu gen của bố, mẹ và đời con của F1 và F2?

2. Người ta cho lai những gà trống sọc vằn và những gà mái trắng với nhau đã nhận được 40 gà trống, gà mái sọc vằn và 38 gà trống, gà mái trắng. Xác định kiểu gen của bố, mẹ và con.

Bài 8

ở một loài thú, màu lông do mét gen quy định. Cho con cái lông dài, đen thuần chủng giao phối với con đực lông ngắn, trắng được F1 toàn lông dài, đen. Cho đực F1 lai phân tích được đời con (Fa):

93 con cái lông ngắn, đen;  32 con cái lông dài, đen;  91 con đực lông ngắn, trắng;  29 con đực lông dài, trắng. 

 Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến Fa.

Bài 9

Ở người, tính trạng tóc quăn do gen A, tóc thẳng do gen a nằm trên NST thường quy định; còn bệnh mù màu đỏ, lục do gen lặn m và bệnh máu khó đông do gen lặn h nằm trên NST giới tính X gây nên.

a) Bố và mẹ tóc quăn, mắt bình thường không mắc bệnh máu khó đông sinh ra một con trai tóc quăn, mù màu đỏ lục và bị mắc bệnh máu khó đông. Hãy xác định kiểu gen của bố mẹ.

b) Với ba gen quy định ba tính trạng trên, tối đa có thể tạo ra bao nhiêu loại kiểu gen khác nhau trong quần thể người?

Bài 10

Để nghiên cứu sự di truyền các tính trạng của râu và lông ở ruồi giấm người ta thực hiện 3 phép lai sau:

Phép lai 1: Ruồi ♀ thuần chủng lông bình thường, râu bình thường lai với ruồi ♂  thuần chủng lông xoắn, râu ngắn cho F1 100% lông bình thường, râu bình thường .
Phép lai 2: Ruồi ♀ thuần chủng ng xoắn, râu ngắn giao phối với ruồi ♂ thuần chủng lông bình thường, râu bình thường cho F1 có 50% là ♂lông xoắn, râu ngắn và 50% là ♀lông bình thường, râu bình thường.
Phép lai 3: Ruồi ♀ F1 giao phối với ruồi ♂  F1 (đều là của phép lai 1) cho F2 như sau:

	                Ruồi ♀
	Ruồi ♂

	410 lông bình thường, râu bình thường
	200  lông xoắn, râu ngắn

187  lông bình thường, râu bình thường

 12  lông bình thường, râu ngắn

 10 lông xoắn, râu bình thường


1. Từ kết quả hai phép lai 1 và 2 hãy xác định vị trí trên nhiễm sắc thể của các gen quy định hai cặp tính trạng nói trên. Viết sơ đồ nhiễm sắc thể (có mang gen) của phép lai 1 và 2.

2. Kết quả của phép lai 3 được giải thích như thế nào? Nó có góp phần khẳng định và phát triển kết luận đã nêu sau phép lai 2 hay không? Viết sơ đồ nhiễm sắc thể của phép lai 3.

Bài 11
Ở một loài động vật, cho lai giữa cá thể cái mắt đỏ thuần chủng với cá thể đực mắt trắng thu được tỉ lệ kiểu hình ở F1 là 1 ♀ mắt đỏ thẫm: 1 ♂ mắt đỏ. Cho các cá thể đực và cái ở F1 giao phối ngẫu nhiên với nhau. Thống kê kết quả của tất cả các cặp giao phối, người ta thu được tỉ lệ kiểu hình ở F2 của cả đực và cái đều là 3/8 mắt đỏ thẫm: 3/8 mắt đỏ: 2/8 mắt trắng. Hãy cho biết:
a) Tính trạng màu mắt được di truyền theo những quy luật di truyền nào?

b) Kiểu gen của P và của F1 như thế nào?

Biết rằng ở loài động vật trên, cặp NST giới tính ở con đực là XY, con cái là XX và không có hiện tượng đột biến xảy ra?

Đáp án
Bài 3

Xét từng tính trạng:

- Về lông: Đốm / Vàng = 1/1 là kết quả của phép lai phân tích nhưng sự phân tính ở gà trống và gà mái là khác nhau: Không có gà mái đốm và gà trống vàng đồng thời có sự di truyền chéo suy ra cặp gen quy định màu lông liên kết với giới tính.

- Tính trạng lông vàng chỉ phổ biến ở gà mái (XY) suy ra vàng là lặn so với đốm và gen nằm trên X không có trên Y.

- Quy ước gen: 
Gà trống:  XAX: đốm;   XaXa: vàng




Gà mái:   XAY: đốm;    XaY: vàng

- P:   Trống Vàng    X    Mái Đốm



XaXa


XAY


Gt:
  Xa


XA , Y


F1:

1 XAXa  :  1 XaY ( 50% trống đốm : 50% mái vàng )

- Về chân: Ngắn / Dài = 2/1. Không liên quan giới tính nên gen/NST thường


F1 có sự phân tính, suy ra P dị hợp. Theo ĐL phân tính thì F1 phải có tỷ lệ 3 : 1; như vậy đã có 1 tổ hợp gen gây chết không xuất hiện ở kiểu hình. Chân ngắn là trội hoàn toàn so với chân dài và đồng hợp về gen trội đã gây chết.


Quy ước gen:  BB ; gây chết; Bb : chân ngắn; bb : chân dài.


P: Chân ngắn   X   Chân ngắn



Bb
           Bb


F1:  1 BB   :   2 Bb   :   1 bb ( 1 chết : 2 ngắn : 1 dài )

- Xét đồng thời cả 2 tính trạng:


Các gen nằm trên 2 loại NST giới tính và NST thường chứng tỏ chúng PLĐL với nhau trong quá trình di truyền.


P : Trống ngắn vàng   X   Mái ngắn đốm



XaXaBb                 
XAYBb


GP:      XaB ,  Xab

XAB, Xab, YB, Yb


F1: khung Pennet và cho kiểu gen, kiểu hình đúng.

- Nếu cho rằng chân ngắn là tính trạng trung gian thì tổ hợp gen gây chết là đồng hợp lặn và kiểu gen BB là chân dài, kết quả tương tự.
Bài 5

+  F1 cho toàn kiểu hình cánh dài, mắt đỏ. Do vậy, cả hai tính trạng này ®̉Òu trội so với tính trạng cánh ngắn, mắt trắng. .. 

+  Xét riêng tính trạng về hình dạng cánh,  ở đời F2 cho tỉ lệ phân li 3 cánh dài: 1 cánh ngắn ở cả hai giới; vậy gen qui định hình dạng cánh nằm trên nhiễm sắc thể thường. Ta có thể kÝ hiệu alen A qui ®̃nh cánh dài, a qui ®̃Þnh cánh ngắn. .. 

+  Xét tính trạng màu mắt, ở đời F2 sự phân li kiểu hình 3 mắt đỏ : 1 mắt trắng, nhưng phân bố khác nhau ở hai giới; chỉ có con đực mắt trắng. Do vậy, gen qui ®̃nh màu mắt phải nằm trên nhiễm sắc thể X và trên nhiễm sắc thể Y không có alen tương ứng. Ta có thể kÝ hiệu alen B  qui định mắt đỏ, alen b qui định  mắt trắng. .. 

+  Từ lập luận trên, ta xác định được kiểu gen của ruồi bố mẹ là: ruồi cái AAXBXB (cánh dài, mắt đỏ), ruồi đực aaXbY  (cánh ngắn, mắt trắng)... 

  AAXBXB                 x                 aaXbY

( cánh dài, mắt đỏ)                     ( cánh ngắn, mắt trắng)

Kết luận: tỉ lệ phân  li ở   F2 : 3♀ cánh dài, mắt đỏ: 1 ♀ cánh ngắn, mắt đỏ; 3  ♂ cánh dài, mắt đỏ: 3 ♂ cánh dài mắt trắng : đúng với ®ỉu kiện đã cho. 1 ♂c¸nh ngắn, mắt đỏ: 1 ♂ cánh ngắn, mắt trắng   nghiệm 

Bài 6

Theo giả thiết màu mắt lựu chỉ thấy xuất hiện ở ruồi đực chứng tỏ gen a nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X.

Gen a liên kết với gen b, có nghĩa là các gen A, a, B, b đều liên kết với NST giới tính X.

Giải thích kết quả:

Ở ruồi đực F1 có tỉ lệ 7,5%:7,5%:42,5%:42,5% đó là tỉ lệ của quy luật hoán vị gen.

Tần số hoán vị gen bằng tổng tỉ lệ % các kiểu hình sinh ra từ sự trao đổi chéo: 7,5% + 7,5% = 15%

Ruồi đực F1 có 7,5% mắt đỏ, cánh bình thường kiểu gen phải là XABY trong đó XAB từ ruồi cái P và Y từ ruồi đực P.

Ruồi đực F1 có 7,5% mắt lựu, cánh xẻ kiểu gen phải là XabY trong đó Xab từ ruồi cái P và Y từ ruồi đực P.

Các giao tử XAB và Xab của ruồi cái P là giao tử sinh ra từ hiện tượng hoán vị gen nên ruồi cái P là dị hợp tử chéo XAbXaB

Ruồi cái F1 100% có kiểu hình mắt đỏ → ruồi đực P phải có alen A

Ruồi cái F1 có xuất hiện ruồi cánh xẻ → ruồi đực P phải có alen b

Do đó kiểu gen của ruồi đực P phải là XAbY

Sơ đồ lai: 

P: ♀ XAbXaB                     x                 ♂  XAbY

G:  XAb  = XaB  = 0,425    ↓          XAb = Y = 0,5

     XAB  = Xab  = 0,075

F1: ( kẻ bảng…)

Kết quả kiểu hình:

Ruồi đực F1: 7,5% mắt đỏ, cánh bình thường ;    7,5% mắt lựu, cánh xẻ

                      42,5% mắt đỏ, cánh xẻ;                 42,5% mắt lựu, cánh bình thường

Ruồi cái F1: 50% mắt đỏ, cánh bình thường ;    50% mắt đỏ, cánh xẻ

Bài 7

Theo bài thì tính trạng lông gà do 1 gen quy định.

Quy ước: Gen A quy định lông sọc vằn, a quy định lông trắng 

1) Ở F2 có sự phân li không đồng đều tính trạng ở 2 giới → gen quy định tính trạng nằm trên NST X

→ Kiểu gen P: ♀ lông trắng XaY      x     ♂ lông vằn XAY

Sơ đồ lai:…………….

2. Ở đời con xuất hiện ♀ lông trắng ( XaY) trong đó có 1 Xa nhận từ con ♂ P lông vằn → kiểu gen P ♂ lông sọc vằn là XAXa; kiểu gen P ♀ lông trắng là XaY

Sơ đồ lai: P ♂ XAXa       x         ♀ XaY ………….....

Bài 8

Biện luận:


- Xét tính trạng màu lông

Cho đực F1 lai phân tích được Fa với tỷ lệ 1 cái đen : 1 đực trắng 
[image: image1.wmf]®

 Di truyền chéo 
[image: image2.wmf]®

 gen quy định nằm trên NST X.


- Theo bài ra suy ra lông đen (D) trội hơn so với lông trắng (d)

Ta có phép lai phân tích:  XdXd  x XDY 
[image: image3.wmf]®

 P: XDXD  x X®Y


- Xét tính trạng độ dài lông: Fa có ngắn : dài = 3:1. Fa có 4 tổ hợp 
[image: image4.wmf]®

 đực F1 cho 4 loại giao tử 
[image: image5.wmf]®

 đực F1 có 2 cặp gen dị hợp và có sự tương tác bổ sung không alen: A-B- dài; A-bb = aaB- = aabb ngắn.


[image: image6.wmf]®

 F1 AaBb 
[image: image7.wmf]®

 P: AABB x aabb

- Xét chung 2 tính trạng: Fa có 3 cái ngắn, đen: 1 cái dài, đen: 3 đực ngắn, trắng: 1 đực dài, trắng = (1 cái đen: 1 đực trắng)(3 ngắn: 1 dài) 
[image: image8.wmf]®

 PL§L

S§L:                        P  :
AABBXDXD      x    aabbXdY




F1:
AaBbXDXd  ;   AaBbXDY

Lai phân tích đực
F1:
AaBbXDY        x      aabbXdXd 




Fa:
AaBbXDXd, AaBbXdY, AabbXDXd, AabbXdY, 

                                         aaBbXDXd,  aaBbXdY,  aabbXDXd,  aabbXdY

Kiểu hình:
3 con cái lông ngắn, đen;    1 con cái lông dài, đen; 3 con đực lông ngắn, trắng; 1 con đực lông dài, trắng
Bài 9

a) Xác định kiểu gen của bố mẹ.

Kiểu gen P: ♀ AaX
[image: image9.wmf]M

H

 X
[image: image10.wmf]m

h

  x   ♂ AaX
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[image: image14.wmf]M

H

 Y

b) Với ba gen quy định ba tính trạng trên, tối đa có thể tạo ra bao nhiêu loại kiểu gen khác nhau trong quần thể người?

- Với A, a cho 3 kiểu gen

- Với X, Y cho: 14 kiểu gen  → Số kiểu gen được tạo ra là: 14 x 3 = 42

Bài 10
1. Từ phép lai 1 có thể xác định:

- Lông ngắn, râu bình thường là những tính trạng trội. Quy ước các alen quy định chúng là A, B

- Lông xoắn, râu ngắn là những tính trạng lặn tương ứng. Quy ước các alen quy định chúng là a, b.

Kết quả phép lai 2 cho phép xác định là các gen này nằm trên NST X, Y không mang gen tương ứng nên các ruồi ♂ con mang kiểu hình của mẹ.

Sơ đồ lai:
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                100% lông bình thường, râu bình thường.

Phép lai 2: P       
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                 1 ♀ bình thường: 1 ♂ lông xoắn, râu ngắn

Phép lai 3: Sự xuất hiện 4 loại kiểu hình ở các con đực F2 của phép lai 3, chứng tỏ đã có sự trao đổi chéo giữa các crômatit trên NST X của cơ thể cái.

Theo giả thiết số cá thể đực có kiểu hình khác F1 có 22 con chiếm 5,4% đó là kết quả:
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mà giao tử ♂ (Y) = 0,5 thay vào (1) ta có:
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Sơ đồ lai của phép lai 3:
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Từ sơ đồ trên nhận thấy 100% ♀ F2 đều có lông và râu bình thường. Đối với ♂ F2 có tỉ lệ kiểu hình nếu tính riêng đực:

0,446 lông, cánh bình thường

0,466 lông xoắn, râu ngắn.

0,054 lông bình thường, râu ngắn.

0,054 lông xoắn, râu bình thường.

Ở đây tần số trao đổi chéo giữa 2 gen 0,108 khoảng cách giữa 2 gen trên NST X là gần nhau.
Bài 11
a) Các quy luật di truyền chi phối:

- Sự phân li không đều tính trạng màu mắt ở F1 chứng tỏ tính trạng di truyền liên kết với giới tính.

- Tỉ lệ kiểu hình F2 của cả đực và cái đều là 3/8 mắt đỏ thẫm: 3/8 mắt đỏ: 2/8 mắt trắng chứng tỏ tính trạng do 2 cặp gen quy định (tương tác gen)

- Tỉ lệ 3:3:2 là biến dạng của tỉ lệ 9:3:4 (giải thích bằng tương tác bổ sung hoặc át chế do gen lặn)

Số tổ hợp 16 ?
b) Xác định kiểu gen của P và F1:

Quy ước: A-B- mắt đỏ thẫm; A-bb mắt đỏ; aaB- mắt trắng

→ P: AAXbXb (♀ mắt đỏ) x aaBY (♂ mắt trắng)

→ F1: AaXBXb (♀ mắt đỏ thẫm) : AaXbY (♂ mắt đỏ)
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